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1. Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng và hướng ra xuất khẩu

Đổi mới trong nông nghiệp đã mở đầu cho quá trình cải tổ kinh tế ở Việt Nam. Những cải cách trong nông nghiệp như xoá bỏ kinh tế tập thể, giao đất cho hộ nông dân và tăng sự tiếp cận của nông dân đối với thị trường đã tạo cho người nông dân toàn quyền tự chủ trong sản xuất và mua bán sản phẩm, kết quả là kích thích động lực sản xuất của người nông dân. Những thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp đã tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển kinh tế nước nhà.

Bảng 1: Tốc Độ Tăng Trưởng GDP Nông nghiệp hàng năm(%)

	
	1988-1992
	1993-1997
	1998-2001

	GDP Nông nghiệp
	4,23
	4,22
	4,21


Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1997, 1999, 2000, 2001.

Sau hơn 15 năm đổi mới sản xuất nông nghiệp tăng trưởng nhanh và liên tục, với tốc độ bình quân trên 4,5%/năm, trong đó sản xuất lương thực tăng 4,8%/năm. Giai đoạn 1995-2001, sản lượng cà phê tăng gần 4 lần, sản lượng cao su tăng hơn 2 lần, chè tăng 4 lần, điều tăng 4 lần. Nông nghiệp Việt Nam đã chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá đa dạng, hướng mạnh ra xuất khẩu. Một số mặt hàng đã vươn lên cạnh tranh khá và có vị thế quan trọng trên thị trường thế giới, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân như gạo, cà phê, hạt điều, thuỷ sản. Tỷ suất hàng hoá tăng nhanh, từ dưới 30% năm 1995 lên trên 40% năm 1999. Tỷ lệ gạo xuất khẩu chiếm 20% trong tổng sản lượng sản xuất hàng năm; cà phê chiếm 95%; chè chiếm 60%; cao su chiếm khoảng 85%. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản hàng năm tăng bình quân 15%, chiếm khoảng 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Kể từ sau đổi mới, diện tích và sản lượng các loại cây trồng tăng lên nhanh chóng. Những tác động của chính sách đổi mới đã kích thích người nông dân tăng sản lượng thông qua mở rộng diện tích và áp dụng công nghệ mới. Giai đoạn 1995-2001, diện tích lúa tăng 10,6%, diện tích mía đường tăng 29%. Bên cạnh đó do giá và thu nhập của một số cây trồng tăng khá đã thúc đẩy xu hướng đa dạng hoá cây trồng. Giai đoạn 1995-2001, diện tích một số cây công nghiệp tăng mạnh như cà phê 204%, hồ tiêu 397%, cao su 50%, chè 43%.  

Nhờ tăng diện tích và năng suất, sản lượng nông nghiệp tăng lên rõ rệt. Giai đoạn 1995-2001, tổng sản lượng lúa tăng từ 24,9 triệu tấn lên gần 32 triệu tấn, tăng 28%. Cũng trong giai đoạn trên, các cây công nghiệp tăng với tốc độ nhanh như cà phê 288%, cao su 140%, mía đường tăng 33,8%.

Bảng 2: Sản lượng một số loại cây trồng qua các năm (1000 tấn).

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Lúa

ChÌ 

Cà phê

Cao su

Mía đường

Hạt điều

Lạc

Hồ tiêu
	24964

181

218

125

10711

51

334

9
	29146

254

409

194

13844

54

386

15
	32529

314

803

291

15246

68

353

39
	34063

401

689

331

16823

127

397

51


Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1997, 1999, 2000, 2002.

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi luôn đóng vai trò tích cực qua việc cung cấp các sản phẩm thịt, trứng, sức kéo, phân bón... và là một nguồn thu nhập quan trọng của rất nhiều hộ nông dân, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân nông thôn, góp phần ổn định xã hội.

Trong những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về thức ăn, thú y, kỹ thuật và nhất là thị trường, ngành chăn nuôi cũng có bước tăng trưởng nhất định và tỏ ra có triển vọng trong một số lĩnh vực. Trong giai đoạn 1995-2001, số đầu lợn tăng bình quân 4,3%/năm, số lượng gia cầm tăng 7,1%/năm, số lượng bò tăng 1,8%/năm. Sản lượng thịt hơi trong các năm qua cũng tăng lên đáng kể. Phát triển chăn nuôi bò sữa nhằm cùng cấp sữa tươi cho tiêu dùng của nhân dân, nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, thay thế sữa bột phải nhập khẩu hàng năm.

Nhờ sản xuất phát triển nên ngoài một số ít sản phẩm còn phải nhập khẩu như sữa, dầu ăn, bông, thuốc lá... hầu hết các nông lâm sản của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, và có dư để xuất khẩu. Bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất hàng hoá với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng được nhu cầu trong nước, một số sản phẩm đã thâm nhập vào thị trường thế giới, như: gạo, cà phê, điều, lạc..., đã làm tăng đáng kể vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Gạo, cà phê, cao su, chè, hạt điều đã trở thành những mặt hàng nông sản chính xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam hiện đang là một trong hai, ba nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Xuất khẩu gạo tăng nhanh từ 1,9 triệu tấn năm 1995 lên mức 4,5 triệu tấn năm 1999, và duy trì ở mức trên 4 triệu tấn năm 2001. Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản khác cũng tăng nhanh như cà phê xuất khẩu năm 1995 đạt 248 ngàn tấn, năm 2001 đạt 850 ngàn tấn, cao su năm 1995 xuất 138 ngàn tấn đa tăng lên mức 300 ngàn tấn vào năm 2001. 

Bảng 3: Khối lượng xuất khẩu một số mặt hàng nông sản (ngàn tấn)

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Gạo

Cà phê

Cao su

ChÌ

Điều

Hồ tiêu
	1988

248

138

18,8

22

18
	3730

382

191

33

25,7

15,1
	3500

694

280

44,7

26,4

36,2
	3241

711

444

75

62,8

77


Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002.

Nhìn chung, giai đoạn 1995-2001 kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng khá, như chè tăng từ 25 triệu USD lên 59 triệu USD, điều từ 88 triệu USD lên 111 triệu USD, hồ tiêu tăng từ 38 triệu USD lên khoảng 100 triệu USD. Trong số các  mặt hàng nông sản, kim ngạch xuất khẩu gạo và cà phê đóng vai trò quan trọng nhất. Xuất khẩu gạo năm 1995 đạt 225 triệu USD, năm 1997 đạt 891 triệu USD và năm 1999 đạt mức kỷ lục trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, những năm gần đây thị trường nông sản thế giới có xu hướng bão hoà, cung lớn hơn cầu, gây sức ép làm giảm giá nên xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm sút. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu gạo còn 557 triệu USD. Trong khi cà phê giảm từ 600 triệu USD năm 1995 xuống còn 350 triệu USD năm 2001.

Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản (triệu USD)

	
	1995
	1998
	2000
	2002

	Gạo

Cà phê

Cao su

ChÌ

Điều

Hồ tiêu
	530

598

188

25,3

88,8

38,9
	1024

594

127,47

50,5

117

64,45
	672

474

170

60

129,2

142,7
	726

317

263

82,7

212

108


Nguồn: Niên giám thống kê các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002.

Trong những năm qua xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Năm 1995, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 621,4 triệu USD đến năm  2001 đã tăng lên mức 1,8 tỷ USD. 

Việc tham gia ngày càng sâu rộng kinh tế khu vực và quốc tế sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, và qua đó ảnh sâu rộng dến đời sống kinh tế của toàn xã hội. Một mặt, gia nhập các tổ chức kinh tế và tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam phát huy lợi thế so sánh, giải quyết được trở ngại lớn nhất đang cản trở sức phát triển của sản xuất nông nghiệp là sự hạn chế về thị trường xuất khẩu, mặt khác hội nhập đồng nghĩa với mở cửa, trong hoàn cảnh trình độ sản xuất nông nghiệp còn thấp kém, công nghiệp chế biến còn non trẻ, phải chấp nhận cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực chưa đủ mạnh là một thách thức to lớn cho nông nghiệp Việt Nam.

2. Các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông nghiệp và tác động của chúng

Việt Nam đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên ASEAN; 1998, thành viên APEC; năm 2000, ký Hiệp định Thương mại Việt Mỹ; hiện nay, đang đàm phán ra nhập WTO. Đàm phán của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới đang bắt đầu. Xu thế tự do hoá thương mại hàng nông sản được thúc đẩy nhanh hơn. Đàm phán trong lĩnh vực nông nghiệp chắc chắn sẽ khó khăn do vừa phải dựa trên các quy định hiện hành của WTO vừa phải phù hợp với xu thế của vòng đàm phán mới. 

Bên cạnh những quyền lợi và những cơ hội mới, Việt Nam cũng phải thực hiện những cam kết và chấp nhận những thách thức mới trong quá trình hội nhập. Dưới đây là những đánh giá sơ bộ về các cam kết và lợi ích của Việt Nam khi đàm phán gia nhập WTO, tham gia hội nhập AFTA, ACFTA. 

2.1. Hội nhập WTO

Bảo hộ và hỗ trợ nông nghiệp là vấn đề tranh cãi lâu dài trong suốt quá trình hoạt động của GATT và WTO. Ngay từ đầu những năm 50, GATT đã cố gắng khai thông thị trường này nhưng đều không có kết quả. Các vòng đàm phán Kenedy (1963-1967), vòng Tokyo (1973), kết quả đều ở mức rất hạn chế. Chỉ đến vòng đàm phán Urugoay, khi Mỹ có cùng quan điểm với các nước thuộc nhóm Cairns về tự do hoá thương mại nông sản thì kết quả của đàm phán thương mại hàng nông sản mới khả quan hơn thể hiện qua việc Hiệp định Nông nghiệp ra đời - là bước đột phá ban đầu vào tự do hoá thương mại hàng nông sản. Hiệp định không chỉ điều chỉnh các chính sách thuế, phi thuế mà còn quy định rất chi tiết về hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu đối với hàng nông sản là những chính sách làm ảnh hưởng rất lớn theo hướng bất lợi cho các nước đang phát triển có nguồn thu ngoại tệ chính từ xuất khẩu nông sản.

Nguyên tắc của GATT và WTO gồm hai điểm cơ bản là (i), không phân biệt đối xử thông qua Quy chế tối huệ quốc (MFN) và Quy chế đãi ngộ quốc gia (NT) và; (ii), giảm và tiến tới loại bỏ bảo hộ phi thuế và chuyển sang bảo hộ bằng thuế quan. Về Hiệp định Nông nghiệp tập trung vào các mục tiêu (i), Thiết lập hệ thống thương mại hàng nông sản công bằng, theo định hướng thị trường; (ii), Cải cách theo hướng tự do hoá thông qua việc đàm phán về hỗ trợ và bảo hộ.

Nội dung chính của Hiệp định:

· Mở cửa thị trường(Market access) Bước 1, thuế các hàng rào phi thuế, loại bỏ các hàng rào phi thuế. Bước 2, cam kết cắt giảm và cam kết trần với các nước phát triển giảm 36% thuế nhập khẩu và các nước đang phát triển giảm 24%. Mỗi dòng thuế giảm tối thiểu 15% (10% các nước đang phát triển), lấy số liệu bình quân 86-88 làm cơ sở.

· Hỗ trợ trong nước (Domestic support), Các chính sách hôp xanh (Green box): Giảm các hỗ trợ trong nước để giảm thiểu các méo mó trong thương mại các mặt hàng nông sản. Các hỗ trợ trong nước chỉ tập trung vào một số lĩnh vực như: Các dịch vụ chung (Nghiên cứu khoa học, đào tạo, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, cơ sở hạ tầng ngành nông nghiệp); Dự trữ công cộng (quốc gia) vì mục đích an ninh lương thực như: trợ cấp lương thực thực phẩm, trợ cấp thu nhập cho người có mức thu nhập; chương trình an toàn và bảo hiểm  thu nhập…

· Trợ cấp xuất khẩu (export subsidies). Quy định chung là giảm xuất khẩu theo hướng các nước phát triển giảm 36% về giá trị trợ cấp xuất khẩu và 21% về khối lượng hàng hoá được nhận trợ cấp xuất khẩu. Các nước đang phát triển giảm 24% và 14% tương ứng. Cấm các nước áp dụng hình thức trợ cấp xuất khẩu mới.
Tác động hội nhập WTO đến ngành nông nghiệp.

Hội nhập WTO trong tương lai sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành nông nghiệp của Việt Nam theo cả hai hướng cơ hội và thách thức. Về cơ hội, Việt Nam sẽ được hưởng quy chế tối huệ quốc, thúc đẩy thương mại hàng hoá Việt Nam vào thị trường các nước. Mặt khác quá trình hội nhập cũng giúp Việt Nam tiếp nhận khoa học, công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế tiên tiến. Tuy nhiên thách thức cũng rất to lớn bao gồm:

· Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch yếu kém. Năng suất lao động thấp do quy mô sản xuất hộ quá nhỏ. Nông nghiệp Việt Nam còn phát triển ở trình độ thấp, kết cấu hạ tầng ở nông thôn rất nghèo nàn, khả năng cạnh tranh của nông sản thấp.

· Nông thôn nghèo nàn, tỷ lệ nghèo đói cao. Những nhóm yếu thế trong xã hội thường phải gánh chịu tác động xấu về mặt kinh tế- xã hội của quá trình hội nhập.

· Các chính sách nông nghiệp chưa hoàn chỉnh, đang trong quá trình phải liên tục điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Hiện trạng bảo hộ và trợ cấp nông nghiệp thấp, nhưng nhu cầu bảo hộ và hỗ trợ trong tương lai ngày càng cao nên rất khó trong đàm phán WTO sắp tới.

· Hệ thống luật pháp, giám sát tiêu chuẩn chất lượng chưa hoàn chỉnh; năng lực chuyên môn, quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu gây khó khăn trong việc đấu tranh với hàng rào kỹ thuật ngày càng cao tại các thị trường quốc tế.  

· Các nước xin gia nhập ngày càng phải cam kết ở mức độ rất cao.

2.2. Hội nhập AFTA

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào 28/5/1995 và do đó tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Nguyên tắc cơ bản của AFTA là cam kết giảm thuế đánh vào thương mại nội trong khu vực theo Chương trình thuế quan ưu đãi chung (CEPT). Theo hiệp định CEPT, các thành viên của AFTA sẽ cam kết giá thuế đánh vào thương mại nội trong khu vực xuống không quá 5% vào năm 2003 (2006 đối với Việt Nam). 

	Hiệp định CEPT tập trung 4 nhóm hàng hoá:

(a) Danh mục cắt giảm ngay (IL) bao gồm các sản phẩm mà thuế suất sẽ phải giảm xuống 0-5% vào tháng 1 năm 2003 (2006 đối với Việt Nam);

(b) Danh mục loại trừ tạm thời (TEL) bao gồm các mặt hàng tạm thời chưa bị cắt giảm thuế nhưng sẽ dần dần đưa vào danh mục IL và thuế suất cũng bị cắt giảm xuống 0-5% vào tháng 1 năm 2003;

(c) Danh mục Hàng nông sản chưa chế biến (UAP) gồm các nông sản được chia thành 3 nhóm: nhóm cắt giảm ngay, loại trừ tạm thời và nhạy cảm. Thuế suất của nhóm cắt giảm ngay sẽ bị giảm xuống 0-5% vào tháng 1/2003. Nhóm loại trừ tạm thời sẽ được chuyển dần vào danh mục cắt giảm ngay. Phần lớn các nông sản chưa chế biến nằm  trong danh mục nhạy cảm với thuế suất sẽ bị giảm xuống 0-5% vào năm 2010; việc cắt giảm cụ thể sẽ được quyết định theo đàm phán;

(d) Danh mục loại trừ hoàn toàn (GE) bao gồm các hàng hoá sẽ hoàn toàn được loại trừ không bị cắt giảm  thuế.




Tổng số dòng thuế hàng nông sản của Việt Nam là 828 dòng, chiếm 13% tổng số dòng thuế. Cụ thể như sau:

Danh mục IL: đã đưa vào CFPT là 624 dòng thuế, chiếm gần 75% số dòng thuế hàng nông sản. Các nhóm hàng nông sản tham gia CEPT gồm: Nhóm sản phẩm thô mà Việt Nam có khả năng xuất khẩu như: Cà phê, chè, cao su, lạc, dừa, điều, rau quả tươi, động vật sống, thuỷ sản...Nhóm vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam chưa sản xuất được, hoặc sản xuất được ít như giống cây trồng, giống vật nuôi, dầu thực vật nguyên liệu, bông sữa....Nhóm sản phẩm mà Việt Nam sản xuất được ít, có nhu cầu nhập khẩu như: Rau, củ, rễ ăn được, lâm sản, thực vật dùng để bện tết...

Theo lịch trình tổng thể, mức thuế bình quân giảm theo CEPT đến năm 2003 giảm xuống còn 6,7%. Nếu theo yêu cầu đẩy nhanh hơn 1 năm như các nước ASEAN đề nghị thì dự kiến sẽ giảm xuống khoảng còn 5,6% (Thuế suất MFN bình quân đơn giản hàng nông sản là 23,5%).

Hàng hoá trong danh mục TEL phải đưa vào cắt giảm nốt trong năm 2003 bao gồm các loại sau đây: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực vật tinh chế, bánh mứt kẹo có đường, có Socal, thức ăn cho người chế biến từ ngũ cốc (bột dinh dưỡng...), rau quả chế biến (đồ hộp, nước rau quả...), chè túi nhúng, cà phê hoà tan, đồ uống (rượu vang, bia, đồ uống khác). Các mặt hàng này đa phần có thuế nhập khẩu cao (30-50-100%), khi đưa vào CEPT trong năm 2003 thì phải giảm ngay xuống còn 20%.

Hàng hoá nông sản trong danh mục GE: Thuốc phiện, thuốc lá, rượu  mạnh. Các nước đang yêu cầu Việt Nam đưa thuốc lá và rượu mạnh ra khỏi danh mục này để đưa vào chương trình cắt giảm thuế.

Tác động hội nhập của AFTA

Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Tham gia CEPT/AFTA sẽ giúp  cho Việt Nam tận dụng những ưu đãi về thuế quan để thúc đẩy xuất khẩu sang các nước ASEAN khác. Tham gia AFTA, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phải đổi mới và nâng cao sức mạnh cạnh tranh , đặc biệt đối với công nghệ nông sản.

Đây là bước tập dượt đối với ngành nông nghiệp trong hội nhập nền kinh tế Khu vực trước khi bước vào tiến trình hội nhập quốc tế với việc đàm phán ra nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một số tác động của AFTA đến nền kinh tế và ngành Nông nghiệp Việt Nam  như sau:

· ASEAN là một thị trường khá lớn, khoảng 420 triệu dân với mức sống và chi tiêu khá cao, trong khi thị trường trong nước là 78 triệu dân. Như vậy thay vì chỉ tập trung vào cung ứng cho thị trường nội địa, những nhà sản xuất Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường ASEAN. 

· Việc giảm thuế suất CEPT sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh hơn trong ASEAN đối với một số những ngành công nghiệp được bảo hộ của Việt Nam và do đó có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả và phân bổ tài nguyên trong nước tốt hơn. 

· Thị trường ASEAN có thể coi là như "sân tập" cho các doanh nghiệp Việt Nam để từng bước vươn ra cạnh tranh trên thị trường thế giới. Triển vọng thương mại sáng sủa với việc Việt Nam dành được qui chế tối huệ quốc từ Mỹ thông qua các đàm phán song phương và đặc biệt là qui chế MFN phổ thông khi trở thành thành viên của WTO sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đặt nhà máy sản xuất mới tại Việt Nam để tận dụng nguồn nhân công phong phú.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tác động của AFTA đến nông nghiệp theo một số hướng sau:

· Nhập khẩu nông nghiệp từ ASEAN chỉ chiếm một phần trong tổng nhập khẩu nông sản của Việt Nam nên tác động sẽ không lớn. Ngoài ra, mức thuế nhập khẩu đánh vào các nông sản đã ở mức thấp, do đó không có sự thay đổi lớn về mức thuế do cam kết. Nói một cách khác, thuế suất của các sản phẩm nông nghiệp nhìn chung sẽ không giảm nhiều như là thuế suất đánh vào hàng hoá khác. Tuy nhiên một số ngành hàng vốn được bảo hộ sẽ gặp khó khăn lớn khi phải cạnh tranh với bên ngoài, như ngành hàng mía đường trước đối thủ Thái Lan.

· Nhiều sản phẩm nông nghiệp nằm trong danh mục nhạy cảm SEL của Việt Nam hay thành viên khác của AFTA, do đó sẽ bị giảm thuế nhập khẩu chậm sau năm 2006.

· Cơ cấu nông nghiệp của các nước ASEAN tương đối giống nhau, trong khi công nghiệp chế biến, bảo quản của Việt Nam có trình độ phát triển kém hơn các nước ASEAN cũ nhất là Singapore, Thai Lan, Malaysia, Indonesia, Philipin.. Hàng nông sản chế biến của Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt với các nước này.

2.3. Hội nhập khu vực mậu dịch tự do Asean- Trung Quốc (ACFTA) 

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 5 tại Bruney, tháng 1 năm 2001, các nhà lãnh đạo của ASEAN và Trung Quốc đã thỏa thuận thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) trong vòng 10 năm. Các nước cũng nhất trí sẽ vận dụng những cơ chế đặc biệt và khác biệt dành cho các nước thành viên ASEAN mới.

Trong thời gian qua, nhóm đàm phán ASEAN và Trung Quốc đã hoạt động tích cực. Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc đã được nguyên thủ của 10 nước ASEAN và Trung Quốc ký vào ngày 4/11/2002 tại Campuchia. Đây là Hiệp định khung toàn diện với các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

Bắt đầu sớm nhất là phần thương mại hàng hóa và chương trình thu họach sớm (Early Harvest). Phần thương mại hàng hóa: đàm phán về phương thức cắt giảm thuế, danh mục nhạy cảm, phi thuế, quy chế, xuất xứ, ưu đãi cho các nước thành viên ASEAN mới. Chương trình thu họach sớm: Về cơ bản các nước thành viên nhất trí sẽ đưa các mặt hàng nông sản từ chương 1- 8 trong biểu thuế nhập khẩu (động vật sống, cá, thịt, sữa, rau quả chế biến....) vào chương trình này để thực hiện ngay. Thời gian thực hiện chương trình thu hoạch sớm: 3 năm đối với Trung Quốc và 6 nước ASEAN cũ (bắt đầu không muộn hơn 1/1/2004 và kết thúc 1/1/2006); 4 nước thành viên ASEAN mới (Việt Nam, Lào, Myamar và Campuchia) sẽ bắt đầu không muộn hơn 1/1/2004 và kết thúc 1/1//2008.
ảnh hưởng của ACFTA

Hiệp định ACFTA chắc chắn sẽ có tác động to lớn đến ngành nông nghiệp về nhiều mặt: thương mại, đầu tư... với lộ trình sớm hơn so với cam kết khác. Khả năng tác động của ACFTA sẽ diễn ra theo hai hướng thương mại và đầu tư

Về thương mại

Thành lập ACFTA làm tăng cơ hội thị trường cho hàng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam, vì các lý do sau đây:

· Việt Nam thực sự có lợi thế cạnh tranh hơn đối với một số nhóm hàng: điều, cà phê, hồ tiêu, cao su, rau quả nhiệt đới.. do có giá thành thấp.

· Gần cận về địa lý với Trung Quốc nên vận chuyển thuận tiện, nhanh chóng.

· Bổ xung cho nhau do có sự chênh lệch về mùa vụ.

· Thuế nhập khẩu cuả Trung Quốc đối với những mặt hàng hiện nay nước ta đang xuất khẩu nhiều sẽ giảm đáng kể khi thực hiện tự do hoá thương mại.

- So với Trung Quốc, Việt Nam có nhiều lợi thế đối với nhiều mặt hàng nông sản nhờ vào điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu phù hợp, như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, thuỷ sản, rau quả, cao su....

+ Gạo: Trong số các nước ASEAN, hiện có 2 nước xuất khẩu lớn là Thái lan và Việt Nam, 2 nước có tiềm năng xuất khẩu gạo lớn là Myamar và Campuchia, 5 nước nhập khẩu gạo Indonesia, Philippin, Malaysia, Singapo và Bruney. Việt Nam có lợi thế về giá thành sản xuất lúa so với cả Thái Lan và Trung Quốc về loại gạo chất lượng trung bình và thấp. Riêng đối với gạo đặc sản, chất lượng cao mà Thái Lan đang chiếm  tỷ lệ cao (trên 30% trong tổng số gạo xuất khẩu) thì Thái Lan vẫn một mình một sân trên cả thị trường Trung Quốc và các thị trường khó tính khác. Đối với Trung Quốc, tuy có năng suất lúa cao hơn trên 6,3 tấn/ha, nhưng do chi phí tưới nước quá cao, nên giá gạo của nước này cũng không có lợi thế. Trong thời gian tới, Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu gạo nhưng cũng vẫn phải nhập khẩu gạo ngon để phục vụ cho thành thị. Thái Lan là nước đứng đầu cung cấp gạo ngon vào Trung Quốc, chủ yếu là gạo Hương Nhài, chiếm tới 99% thị phần của Trung Quốc. Trong tương lai, nếu Việt Nam muốn xâm nhập thị trường này thì phải chuyển sang sản xuất gạo chất lượng cao, gạo đặc sản, gạo dẻo mới có khả năng mở rộng xuất khẩu.

+ Cao su: 3 nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia sản xuất và xuất khẩu trên 80% lượng cao su toàn thế giới. Năng suất cao su của Việt Nam mấy năm nay được cải thiện đáng kể, đã  đạt mức tương đương năng suất bình quân của Thái Lan; giá thành của Việt Nam thấp hơn các nước sản xuất cao su lớn trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia nhưng do hạn chế về số lượng và cơ cấu sản phẩm nên việc xâm nhập thị trường gặp nhiều khó khăn hơn. Để tạo điều kiện ổn định đầu ra cho cao su, cần chú trọng thị trường Trung Quốc, và phát triển thêm nhiều thị trường mới.

+ Cà phê: Cà phê Việt Nam có ưu thế đặc biệt về giá thành sản xuất do năng suất thuộc loại cao nhất trên thế giới (trên 2 tấn/ha, trong khi bình quân của Indonesia khoảng 7-8 tạ/ha). Tuy nhiên, thời gian qua, lượng xuất khẩu sang Trung Quốc chưa nhiều do một mặt thị hiếu tiêu dùng cà phê của dân Trung Quốc chưa thịnh hành, mặt khác do công tác tiếp thị của ta chưa đủ mạnh, chất lượng thấp. Thu nhập tăng chắc chắn sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng cà phê trong nhân dân tăng lên, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. ACAFTA sẽ tạo điều kiện nâng thị phần của cà phê đối với thị trường Trung Quốc.

+ Hồ tiêu, điều: Năng suất hồ tiêu của nước ta vào loại cao trên thế giới, nhiều nơi đạt 2,5 tấn/ha. Năng suất điều tuy không cao nhưng lại có công nghiệp chế biến đạt chất lượng cao. Trung Quốc luôn là thị trường tiêu thụ lớn đối với sản phẩm này. Việt Nam ít gặp phải trở ngại từ phía các nước ASEAN về cạnh tranh thị trường đối với các sản phẩm này.

Tuy nhiên, xét về mặt khác như: chi phí dịch vụ phục vụ thương mại, công nghiệp chế biến, cơ sở hạ tầng thương mại, kinh nghiệm và uy tín thương mại.... Việt Nam còn rất nhiều hạn chế. Tỷ lệ chế biến của nhiều ngành hàng nông sản còn thấp như rau quả trên dưới 15%, thịt dưới 10%, chế biến sản phẩm sau cao su mới đạt 20%, tỷ lệ cà phê rang xay, hoà tan chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với khối lượng cà phê nhân. Chi phí về bốc dỡ, cước phí vận tải, điện, cước phí điện thoại, Internet cũng thuộc loại cao trên thế giới.

Kinh nghiệm thương trường, trình độ hiểu biết về luật lệ quốc tế, thông tin thị trường thế giới của doanh nhân Việt Nam còn rất yếu kém.

Những thách thức phải đối mặt khi hàng nông sản Trung Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam là Trung Quốc có trình độ phát triển hơn hẳn về khoa học công nghệ chế biến, thiết bị máy móc, vật tư nông nghiệp, giá nhân công rẻ, cơ sở hạ tầng phát triển, do vậy, tự do hoá thương mại sẽ là thách thức không nhỏ cho nông sản nước ta.
Hàng hoá nông sản của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh ở một số nhóm hàng, nhất là rau quả ôn đới. Khi Trung Quốc thiếu, nhu cầu tiêu thụ hàng Việt Nam lớn, nhưng khi được mùa, dư thừa thì không những không nhập khẩu mà còn xâm nhập thị trường Việt Nam mạnh làm chao đảo cả một số ngành hàng của Việt Nam.

Trung Quốc thường mua hàng nông sản thô về chế biến tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cơ hội tăng xuất khẩu đối với sản phẩm thô vẫn còn nhưng giá trị gia tăng thấp, trong khi cơ hội xuất khẩu nông sản chế biến không nhiều, thậm chí còn gặp khó khăn ngay cả trên thị trường Việt Nam.

Hiện nay, thuế nhập khẩu MFN đối với các nhóm hàng mà Việt Nam nhập từ Trung Quốc như sau:

	Mặt hàng
	Thuế nhập khẩu MFN(%)

	Giống cây trồng các loại 
	0

	Rau tươi 
	30

	Quả (lê, táo, cam, quýt)
	40

	Rau quả, thịt chế biến 
	50

	Ngô
	5

	Lúa mỳ
	0

	Phân bón 
	0

	Thuốc BVTV
	0-1

	Thuốc thú y 
	0

	Da các loại 
	5


Mức thuế trên chứng tỏ Việt Nam đang bảo hộ cao một số mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và rau quả, trong khi những ngành này lại đang là thế mạnh của Trung Quốc. Thực hiện tự do hoá thương mại trong khuôn khổ ACFTA thì những nhóm hàng sau đây sẽ gặp phải thách thức đáng kể hàng hoá không chỉ của Trung Quốc mà cả từ các nước ASEAN khác:

· Rau quả chế biến, nông sản thực phẩm chế biến.

· Đối với các loại rau quả tươi ôn đới mà Việt Nam không sản xuất được, thuế suất thấp sẽ khuyến khích nhập khẩu nhiều hơn như vậy cũng sẽ gián tiếp làm giảm tiêu thụ những sản phẩm rau quả sản xuất trong nước (sản phẩm cùng loại hoặc thay thế).

Những mặt hàng phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, ngô, lúa mỳ..sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều của tự do hoá thương mại do thuế MFN của Việt Nam đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vốn không cao lắm.

Về đầu tư 

Tính đến hết năm 2001, Trung Quốc có 62 dự án đăng ký vào ngành nông nghiệp Việt Nam với số vốn đăng ký đầu tư là 190,8 triệu USD. Số dự án đã và đang thực hiện là 41 dự án, với số vốn thực hiện là 81,7 triệu USD, chiếm gần 7% số vốn thực hiện trong toàn ngành, đứng thứ 6 trong số các nhà đầu tư  FDI vào ngành nông nghiệp, sau Đài Loan, Pháp, Singapore, Anh và Thái Lan.

Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (đồ gỗ, mây tre đan), lâm sản khác, chế biến nông sản, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi. Các dự án của Trung Quốc có quy mô tương đối nhỏ, nhưng triển khai luôn có hiệu quả.

Thực tế, đầu tư FDI trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam đạt rất thấp, chỉ chiếm khoảng 6-7% tổng vốn FDI trong cả nước do tính rủi ro cao, khả năng sinh lời thấp. Hiện nay, chính sách của Việt Nam là khuyến khích đầu tư FDI vào nông lâm nghiệp và thuỷ sản nên hầu hết các dự án nông nghiệp đều nằm trong danh mục khuyến khích đầu tư hoặc đặc biệt khuyến khích đầu tư ở các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa. Luật đầu tư nước ngoài với những sửa đổi của nước ta được coi là khá ưu đãi. Tuy nhiên, những yếu kém về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng vv..đã làm nản lòng không ít các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi ACFT thực hiện, với thế mạnh về công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản của mình, chắc chắn Trung Quốc sẽ tăng đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam nhờ có nguồn nguyên liệu dồi dào, lao động rẻ, gần cận thị trường nội địa. Ngoài ra, đầu tư FDI từ các nước khác cũng sẽ tăng lên để tranh thủ xâm nhập thị trường Trung Quốc.

Để khả năng trên trở thành hiện thực, nước ta cần có nhiều cải thiện hơn nữa trong chính sách ưu đãi, khắc phục yếu kém về thủ tục hành chính, trình độ quản lý, ngoại ngữ vv.. cũng như phải đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển cơ sở hạ tầng.

Mặt khác, các nước khác trong khối như Trung Quốc, Thái Lan ...có môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng khá hơn cũng sẽ thu hút mạnh đầu tư nước ngoài nếu nước ta không khắc phục những khó khăn yếu kém này.

3. Kết luận

Để đảm bảo tăng trưởng chung của nông nghiệp và phát triển nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta cần có các giải pháp đồng bộ cả vĩ mô và vi mô nhằm tận dụng các cơ hội, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế đem lại. Phải tạo được sức cạnh tranh của quốc gia thông qua việc:

- Cả cấp trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo trong việc quy hoạch, hoàn thiện các chiến lược đầu tư-chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản. 

- Hoàn thiện các hệ thống chính sách tài chính và các chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện hội nhập.

- Tăng cường củng cố, xây dựng các cơ sở hạ tầng vật chất thiết yếu, phát triển hệ thống dịch vụ, giảm chi phí viễn thông, vận tải, điện nước… để tạo thuận lợi, nâng cao hơn nữa khả năng hấp dẫn đầu tư vào các ngành hàng nông sản có lợi thế cạnh tranh. 


- Các cam kết mở cửa thị trường hơn nữa và tiến độ thực hiện phải được xây dựng và thực hiện theo hướng vừa phù hợp với trình độ phát triển, vừa có tác dụng tích cực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu theo hướng hiệu quả.


- Khẩn trương xây dựng, nghiên cứu áp dụng các cơ chế tự vệ để phòng ngừa trong trường hợp khẩn cấp, và áp dụng các công cụ khác phù hợp với thông lệ quốc tế như thuế đối kháng, thuế chống bán phá giá, hàng rào kỹ thuật để có thể đối phó và bảo vệ hữu hiệu cho sản xuất nội địa trong các trường hợp thương mại bất lợi, không lành mạnh.


- Xây dựng các chiến lược ngành hàng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của cả nền kinh tế cũng như của từng địa phương, tránh hiện tượng đầu tư tràn lan kém hiệu quả, không gắn với thị trường, với khả năng cạnh tranh phát triển và hội nhập. 

- Nhanh chóng sắp xếp lại, cổ phần hoá, củng cố hệ thống doanh nghiệp, HTX, hiệp hội… có chính sách đầu tư, tăng cường năng lực giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo vệ và  chiếm lĩnh thị trường; có biện pháp, chương trình cụ thể giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng tìm  kiếm, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu.


- Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới cơ chế, hài hoà hoá thủ tục hải quan, tài chính với thông lệ quốc tế, thực hiện minh bạch hoá, phân cấp, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tăng khả năng cạnh tranh quốc gia trong điều hành của bộ máy nhà nước.
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